ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC 8
Câu 1: Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.

*Đáp án: 

- Chức năng của tế bào là thực hiện sự trao đổi chất và năng lượng, cung cấp năng lượng cho hoạt động sống của cơ thể. Ngoài ra sự phân chia của tế bào giúp cơ thể lớn lên tới giai đoạn trưởng thành và có thể tham gia vào quá trình sinh sản. Như vậy, mọi hoạt động sống của cơ thể đều liên quan đến hoạt động sống của tế bào nên tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.

Câu 2:

- Phản xạ là gì ? cho ví dụ ?

*Đáp án: 

- Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời kích thích từ môi trường dưới sự điều khiển của hệ TK.

- Vd tự nêu.
Câu 3:

a, Bộ xương người gồm mấy phần?
b, Sự khác nhau giữa xương tay và xương chân có ý nghĩa gì đối với hoạt động của con người?

c,  Phân biệt sự khác nhau giữa người và thú về xương đầu và xương thân?                                                                           
* Đáp án: 

a, Bộ xương người gồm 3 phần:

* Xương đầu: 

-  Xương sọ: phát triển

-  Xương mặt: có lồi cằm

* Xương thân: 

- Cột sống: nhiều đốt khớp lại, có 4 chỗ cong.

- Lồng ngực: Có xương sườn, xương ức

* Xương chi:

- Chi trên:  Có xương đai vai, cánh tay, cẳng tay, bàn tay và xương các đốt ngón tay

- Chi dưới: Đai hông, xương đùi, cẳng chân, bàn chân và các đốt ngón chân.

b, -Sự khác nhau giữa xương tay và xương chân có ý nghĩa gì đối với hoạt động của con người?

	Xương tay
	Xương chân

	Gắn với cột sống nhờ xương đai vai
	Gắn với cột sống nhờ xương đai hông

	Đai vai gồm 2 xương đòn và 2 xương bả
	Đai hông gồm 3 đôi xương: xương chậu, xương háng và xương ngồi gắn với xương cùng cụt và gắn với nhau tạo nên khung xương chậu vững chắc

	Các khớp cổ tay và bàn tay linh hoạt
	Xương cổ chân có xương gót phát triển về phía sau làm cho S bàn chân đế lớn, đảm bảo sự cân bằng vững chắc cho tư thế đứng thẳng.

Xương bàn chân hình vòm làm cho bàn chân có S tiếp xúc với mặt đất nhỏ hơn S bàn chân đế, giúp việc đi lại dễ dàng hơn.


c, .    Phân biệt sự khác nhau giữa người và thú về xương đầu và xương thân?                                                                           

	Người
	Thú

	Xương đầu
	................
	..............

	Xương thân
	................
	..................


Câu 4:

a,Đặc điểm cấu tạo nào của tế bào cơ phù hợp với chức năng co cơ?

b, Thế nào là sự mỏi cơ? Nguyên nhân của sự mỏi cơ? Các biện pháp chống mỏi cơ ? 

c, Khi các em đi hoặc đứng, hãy để ý tìm hiểu xem lúc nào cả cơ gấp và cơ duỗi cẳng chân cùng co? Giải thích hiện tượng đó.
d,Có khi nào cả cơ gấp và cơ duỗi của cùng một bộ phận cơ thể cùng co tối đa hoặc cùng duỗi tối đa? Vì sao?

* Đáp án: 

a, Đặc điểm cấu tạo nào của tế bào cơ phù hợp với chức năng co cơ là:


- Tế bào cơ gồm nhiều đơn vị cấu trúc nối liền với nhau nên tế bào cơ dài.


- Mỗi đơn vị cấu trúc có các tơ cơ dày và tơ cơ mảnh bố trí xen kẽ nhau để khi tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ dày sẽ làm cơ ngắn lại tạo nên sự cơ cơ.

b, - Mỏi cơ là hiện tượng biên độ co cơ giảm dần khi làm việc quá sức                                

 - Nguyên nhân: 

Do cơ thể không được  cung cấp đủ ôxi nên tích tụ a xít lactic đầu độc cơ                        

- Biện pháp: 

+ Có kế hoạch làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, khoa học                                                    

 + Trong lao đông cần vừa sức , công việc phải phù hợp với lứa tuổi                                  

+ Thường xuyên luyện tập thể  dục thể thao                                                                       
c,Khi đứng cả cơ gấp và cơ duỗi cẳng chân cùng co, nhưng không co tối đa. Cả 2 cơ đối kháng đều co tạo ra thế cân bằng giữ cho hệ thống xương chân thẳng để trọng tâm cơ thể rơi vào chân đế.

d- Không khi nào cả cơ gấp và cơ duỗi của cùng một bộ phận cơ thể cùng co tối đa.


- Cơ gấp và cơ duỗi của 1 bộ phận cơ thể cùng duỗi tối đa khi các cơ này mất khả năng tiếp nhận kích thích do đó mất trương lực cơ (trường hợp người bị liệt)

Câu 5:

a,Thế nào là kháng nguyên, kháng thể.

b, Sự tương tác giữa kháng nguyên và kháng thể theo cơ chế nào.

c, Bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể như thế nào?
* Đáp án: 

a, Kháng nguyên: .........
    Kháng thể: là .........
b, Cơ chế: Chìa khoá - ổ khoá

c, Bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể bằng cách:

- Thực bào: Bạch cầu hình thành chân giả bắt và nuốt vi khuẩn, rồi tiêu hoá.

- Limphô B: Tiết kháng thể vô hiệu hoá vi khuẩn

- Limphô T: Phá huỹ TB đã bị nhiễm vi khuẩn, bằng cách nhận diện và tiếp xúc trực tiếp.

Câu 6:
a, Ở người có mấy nhóm máu? Trình bày đặc điểm các nhóm máu đó.

b, Hoàn thành sơ đồ truyền máu sau?
c, Các nguyên tắc cần tuân thủ khi truyền máu?


 A
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        O      O                                                                                                                                 AB    AB       
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* Đáp án: 

a,- Các nhóm máu ở người: 4 nhóm: Nhóm máu:  A, B, O , AB

- Đặc điểm các nhóm máu: 

+ Nhóm máu A: .....
+ Nhóm máu B: ......
+ Nhóm máu O: .....
+ Nhóm máu AB: .....
b- Sơ đồ truyền máu :         

                               A


                                A
 O      O                                         AB       AB

                                B

                                B

c, -Các nguyên tắc cần tuân thủ khi truyền máu.

+ Lựa chọn nhóm máu cho phù hợp ,tránh gây kết dính 

+ Kiểm tra mầm bệnh trước khi truyền.                                                                               

Câu 7:

a, Trình bày cấu tạo trong của tim.

b, Vì sao tim hoạt động cả đời mà không biết mệt mỏi ? 

* Đáp án: 

a. Cấu tạo :

- Tim gồm 4 ngăn:

- Thành cơ tâm thất dày hơn thành cơ tâm nhĩ  (TTT có thành cơ dày nhất)

- Giữa tâm nhĩ  với tâm thất và giữa tâm nhĩ  với động mạch có van tim để máu lưu thông 1 chiều.

b, Vì cả chu kỳ co tim là 8 giây trong đó thời gian tim nghỉ ngơi hoàn toàn là 0,4 giây, thời gian làm việc bằng thời gian nghỉ đó là thời gian đủ để cho cơ tim phục hồi hoàn toàn.   

Câu 8:

a, -  Trình bày đường đi của máu trong vòng tuần hoàn lớn và nhỏ. 
b,-Vai trò của tuần hoàn máu.
* Đáp án: 

a,+ Vòng tuần hoàn lớn: Máu từ tâm thất trái  ( theo ĐMC   ( Cơ quan  ( theo TMC   (  trở về tâm nhĩ phải.

+ Vòng tuần hoàn nhỏ: Máu từ tâm thất phải ( theo ĐMP  (phổi ( theo TMP  ( trở về tâm nhĩ trái.

b,- Máu lưu thông trong toàn bộ cơ thể là nhờ hệ tuần hoàn.

Câu 9:
a,Hô hấp là gì.

b, Hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào?

c, Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể?

* Đáp án: 

a, Hô hấp là quá trình cung cấp O2 cho các Tế bào  cơ thể và thải khí CO2 ra ngoài.

b,  Hô hấp gồm 3 giai đoạn: 

  - Sự thở

  - Trao đổi khí ở phổi

  - Trao đổi khí ở TB

c, ý nghĩa: Nhờ hô hấp mà O2 được lấy vào để ôxi hoá các hợp chất hữu cơ tạo ra năng lượng cần cho mọi hoạt động sống của cơ thể.
   Câu 10:

Tại sao nói ruột non là cơ quan đảm nhiệm vai trò hấp thụ chủ yếu các chất dinh dưỡng?

* Đáp án: 

- Ruột non là cơ quan chủ yếu đảm nhận vai trò hấp thụ các chất dinh dưỡng vì: 

+Ở ruột non có đầy đủ các loại enzim tiêu hoá tất cả các loại thức ăn.

+Về cấu tạo thì : Ruột non rất dài( tới 2,8 - 3m).tổng diện tích bề mặt bên trong của ruột non đạt tới 400- 500m2
                          Ruột non có mạng lưới mao mạch máu và mao mạch bạch huyết dày đặc, phân bố tới từng lông ruột.

                            Lớp niêm mạc ruột non có các nếp gấp với các lông ruột và lông cực nhỏ làm cho bề mặt bên trong của nó tăng gấp khoảng 600 lần so với diện tích mặt ngoài.
